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tỉnh khánh hoà

Thành tỉnh ở địa phận hai xã Trường Thạnh, Phú Mỹ tổng Ninh Phước huyện Phước Điền. Thành
xây bằng đất, chu vi 636 trượng 4 thước 7 tấc, cao 8 thước 5 tấc. Thân thành có 8 góc, 4 góc trong
thành đều có núi đất1, bốn cửa xây gạch và đá ong, bên trên có lầu thành lợp ngói. Hào rộng 4 trượng 5
thước, sâu 8 thước.

Tỉnh hạt2 phía đông giáp bãi biển hơn 20 dặm; phía tây giáp động sơn Man 37 dặm; phía nam giáp
địa giới huyện An Phước tỉnh Bình Thuận 117 dặm; phía bắc giáp địa giới huyện Tuy Hoà tỉnh Phú
Yên 155 dặm; đông nam giáp hải phận tỉnh Bình Thuận 89 dặm; tây nam giáp động Man 71 dặm; phía
đông bắc giáp cửa biển Vân Phong 91 dặm; tây bắc giáp động Man 97 dặm.

Đông tây cách nhau 58 dặm. Nam bắc cách nhau 272 dặm.

Tỉnh hạt thống hạt 2 phủ, gồm 4 huyện.

Đinh số: 5.435 người.

Binh số: 1.308 người.

Ruộng đất: 12.976 mẫu 7 sào 8 thước 7 tấc 5 phân.

Trong đó:
-Ruộng các hạng: 9.687 mẫu 7 sào 8 thước 4 tấc.
-Đất các hạng: 3.289 mẫu 3 tấc 5 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 13.718 quan 21 đồng tiền 6 phân 9 ly.
-Nộp bằng thóc: 6.406 hộc 5 hộc 5 thưng 1 vốc 6 nắm 4 lẻ 7 nhóm 9 que.

1.Phủ Diên Khánh:

-Kiêm lý huyện Phước Điền.

-Thống hạt huyện Vĩnh Xương.

2.Phủ Ninh Hoà:

-Kiêm lý huyện Quảng Phước.

-Thống hạt huyện Tân Định.

                                                     
1 Ngv.: thổ sơn, chỉ những ụ đất to để làm chướng ngại khi cần thiết.
2 Tỉnh Khánh Hoà : Thời cổ là đất Tây Đồ Di , sau thuộc Chiêm Thành (Champa). Năm 1490 vua

Lê Thánh Tông Nam chinh, mở đất đến núi Thạch Bi (cuối Tuy Hoà), nhưng về sau từ đèo Cù Mông trở vào
Chiêm Thành đã lấy lại. Đời chúa Nguyễn Phúc Tần, năm 1653 nhân Chiêm Thành lấn ra, cai cơ Hùng Lộc
đem quân vào đánh, lấy đất đến sông Phan Rang, chia làm 2 phủ Thái Khang  (gồm 2 huyện Quảng
Phúc, Tân Định) và Diên Ninh  (3 huyện Phúc Điền, Vĩnh Xương, Hoa Châu), gọi là dinh Thái Khang

, tức là đất tỉnh Khánh Hoà ngày nay. Năm 1690 đời Ngãi vương Nguyễn Phúc Thái kiêng huý chữ
Thái , đổi làm phủ Bình Khang . Năm 1742 đời Vũ vương Nguyễn Phúc Khoát đổi phủ Diên Ninh
làm phủ Diên Khánh , lại đặt Bình Khang và Diên Khánh thuộc dinh Bình Khang. Năm Gia Long 2
(1803) kiêng chữ Khang  (Hiếu Khang, thuỵ hiệu của Nguyễn Phúc Cốn, cha của Gia Long) đổi dinh Bình
Khang làm dinh Bình Hoà , đổi phủ Bình Khang làm phủ Bình Hoà. Năm thứ 7 (1808) đổi làm trấn
Bình Hoà. Năm Minh Mệnh 12 (1831) đổi làm phủ Ninh Hoà . Năm thứ 13 (1832) chia đặt tỉnh hạt, đổi
gọi là tỉnh Khánh Hoà . Thời gần đây (1975-1989) nhập với Phú Yên thành tỉnh Phú Khánh, nay tách
ra lấy lại tên cũ là tỉnh Khánh Hoà.
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Phong tục:

(Các phủ huyện đều giống nhau).

Tỉnh hạt có 4 huyện, phong tục dân chúng quê mùa chất phác. Dân ven núi làm nghề cấy lúa, trồng
dâu; dân ven biển làm nghề chài lưới. Người làm thợ và đi buôn cũng có, nhưng phần nhiều lười nhác,
không ai có hàng hoá buôn bán lớn. Đàn ông đàn bà đều chít đầu bằng khăn vuông, nhà giàu dùng
khăn nhiễu, nhà nghèo thì dùng vải xanh. Thức uống thì phần nhiều uống nước lã. Cúng giỗ hoặc cầu
phúc rải rác cũng có nhà mở cuộc ca hát, cúng bói. Theo Tả đạo, gián tòng có 30 xã thôn: Huyện
Phước Điền có các xã Phú Cốc, Phú Lộc, Đại Điền, Phú Cấp, Phú NÉm, Vũ Cạnh, Xuân Phong, Trường
Thạnh, Trường Lạc, Phước Thạnh, Lương Phước, Trung Giang. Huyện Vĩnh Xương có các xã thôn
Ngọc Hội, Phú Nông, Phú Nhơn, Phú Vinh, Xuân Lạc, Vĩnh Châu. Huyện Quảng Phước có các xã thôn
Phước Đa, Văn Định, Ngọc Sơn. Huyện Tân Định có Mỹ Thành, Đại Cát, Mỹ Thạnh, Xuân Hoà, Vĩnh
Phước, Hội Phú, Hội Bình, Cát Lợi. Toàn tòng chỉ có một thôn Tiên Hương thuộc huyện Phước Điền
mà thôi.

Có hai cửa tấn Nha Trang và Bình Nguyên. Các sách sơn Man gác gỗ làm nhà mà ở, nghề nghiệp
không giống nhau, hoặc nuôi gia súc hoặc trồng cây, thích nồi đồng, đồ gốm, mặc chỉ dùng vải thô, ăn
chỉ dùng muối, quanh năm thường đem các thứ như lợn, dây mây trao đổi hàng hoá với người Kinh.
Các sách Man La Vạn, Lục Vân ở Bình Nguyên bản tính ngoan ngạnh khó thuần hoá, không như các
sách Man thuần phác ở Nha Trang.

Sản vật:

Thóc lúa, khoai, đậu, dưa v.v... các huyện đều có. Các vật như vải, chiếu, the, nhiễu, lĩnh hoa đen
rải rác cũng có nơi sản xuất. Sản vật ở vùng núi thì có gỗ mun, gỗ trắc, gỗ lim, gỗ giáng hương, kỳ
nam, trầm hương, sáp ong, mật trắng, sa nhân, bo bo, trầu núi, lá buông1, dầu rái, dầu trám, hương tô
hợp, cây song mây, hạt mã tiền, nhung nai, tê giác, ngà voi, công, lông trĩ, gấu, hổ. Dưới biển thì có
cá, muối. Còn như xà cừ, đồi mồi, yến sào thì rải rác cũng có, nhưng không nhiều.

Khí hậu:

Các phủ huyện đều giống nhau.

Bốn mùa nóng nhiều rét ít. Sau tháng tư thường có mưa rào. Cuối thu đầu đông mưa lụt đổ xuống,
đất nhiều lam chướng, khí ẩm thấp thường nặng, dân nhiều người bị nhiễm thành bệnh sốt rét. Thời
tiết mùa màng thì một năm có hai vụ hè và thu. Thuỷ triều một tháng hai hoặc ba lần: tháng hai, tháng
tám mỗi tháng 3 lần vào các ngày 3, 17, 29; các tháng khác mỗi tháng 2 lần vào các ngày 17 và 30.

Núi sông:

Tỉnh hạt có 4 huyện đều nhiều núi, nêu các núi có tên như: núi Tam Phong, núi Đại Lĩnh, núi
Phước Hà ở huyện Quảng Phước. Núi Bà Sơn, núi Đại Điền ở huyện Phước Điền.

Sông phần nhiều nông hẹp, nêu sông hơi lớn như sông Phú Lộc ở huyện Phước Điền, sông Vĩnh
Phú ở huyện Tân Định.

Đền miếu:

-Đàn Xã tắc: ở địa phận huyện Phước Điền phủ Diên Khánh.

-Đàn Sơn xuyên: ở địa phận huyện Phước Điền phủ Diên Khánh.

-Đàn Tiên Nông: ở địa phận huyện Phước Điền phủ Diên Khánh.

-Văn miếu: ở địa phận huyện Phước Điền phủ Diên Khánh.

                                                     
1 Ngv. Đàm diệp, cũng gọi Bối diệp , lá non phơi khô trắng có thể đan thành đệm chiếu, buồm, theo

ĐNNTC sống lá bối diệp rắn mà dẻo, có thể dùng làm cánh cung.
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-Miếu Hội đồng: ở địa phận huyện Phước Điền phủ Diên Khánh.

-Miếu Thành hoàng: ở địa phận huyện Phước Điền phủ Diên Khánh.

-Miếu Công Thần: ở địa phận huyện Vĩnh Xương.

-Đền Thiên Y: ở trong thành tỉnh, thờ Thiên Y thánh nương.

-Đền Quá Quan: ở địa phận huyện Phước Điền, thờ Thiên Y thánh nương.

Danh thắng:

Tháp cổ Linh Tiên: thuộc huyện Vĩnh Xương, xem kỹ ở phần ghi về huyện này.

Đồn luỹ:

-Lục đồn: ở địa phận huyện Vĩnh Xương phủ Diên Khánh, đắp bằng đất, chu vi 36 trượng 4 thước,
cao 7 thước, dày 7 thước 5 tấc.

-Đồn Hiệp Khẩu: ở địa phận huyện Vĩnh Xương phủ Diên Khánh, đắp bằng đất, chu vi 7 trượng 5
thước, cao 7 thước, dày 8 thước.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ thành lỵ đi về phía nam đến trạm Hoà Thạnh, qua Hoà Tân, Hoà Du và
Hoà Quân đến trạm Thuận Lai tỉnh Bình Thuận, dài 117 dặm, rộng dưới 1 trượng.

-Một đường quan báo từ thành lỵ đi về phía bắc đến trạm Hoà Thạnh, qua Hoà Cát, Hoà Mỹ, Hoà
Hoàng và Lương Hoà Mã, đến trạm Phú Hoà, giáp sơn phận đạo Phú Yên, dài 155 dặm.

-Một đường nhỏ từ tỉnh thành đi về phía đông, qua Thuỷ Vệ đến cửa tấn lớn Cù Huân, dài 20 dặm.
Lại từ Thuỷ Vệ Xá đi về phía đông đến cửa tấn nhỏ Cù Huân, dài 3 dặm, rộng dưới 3 thước.

-Một đường nhỏ từ tỉnh thành đi về phía tây đến tận cùng các sách Man, dài 38 dặm.

-Một đường biển, nam từ đảo Chông thuộc hải giới tỉnh Bình Thuận đi về phía bắc, qua các cửa tấn
Cam Ranh, Cù Huân, Nha Phu và Vân Phong, giáp cửa tấn Đà Nùng thuộc địa giới đạo Phú Yên, nếu
thuận tiện chỉ đi hết 3 ngày đêm.

Phủ Diên Khánh

Phủ lỵ ở địa phận xã Phú Ân tổng Trung Châu huyện Phước Điền, bốn mặt trồng rào tre, dài 64
trượng.

Phủ hạt1 phía đông giáp bờ biển 17 dặm, tây giáp động Man 40 dặm, phía nam giáp địa giới huyện
An Phước tỉnh Bình Thuận 117 dặm, bắc giáp địa giới huyện Tân Định phủ Ninh Hoà 46 dặm.

Đông tây cách nhau 57 dặm. Nam bắc cách nhau 163 dặm.

Phủ kiêm lý huyện Phước Điền, thống hạt huyện Vĩnh Xương, gồm 10 tổng.

Đinh số: 2.764 người.

Binh số: 653 người.

                                                     
1 Phủ Diên Khánh: Xưa là đất Chiêm Thành. Năm 1653 vua Chiêm là Bà Tấm xâm lấn Phú Yên, cai cơ Hùng Lộc

đem quân vượt đèo Hổ Dương núi Thạch Bi, lấy đất đến sông Phan Rang, chia làm 2 phủ Thái Khang
(gồm 2 huyện Quảng Phúc, Tân Định) và Diên Ninh  (3 huyện Phúc Điền, Vĩnh Xương, Hoa Châu),
gọi là dinh Thái Khang , tức là đất tỉnh Khánh Hoà ngày nay. Năm 1690 kiêng tên huý của Ngãi vương
Nguyễn Phúc Thái, đổi phủ và dinh Thái Khang làm phủ và dinh Bình Khang . Năm 1742 chúa Nguyễn
Phúc Khoát đổi phủ Diên Ninh  làm phủ Diên Khánh , vẫn thuộc dinh Bình Khang. Về sau qua mấy
lần thay đổi (vùng tiếp giữa huyện Ninh Hoà và huyện M’ ® rắc tỉnh Đắc Lắc), nay là đất hai huyện Diên Khánh
và Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hoà.
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Ruộng đất: 6.777 mẫu 7 sào 14 thước 9 tấc.

Trong đó:
-Ruộng: 4.477 mẫu 1 sào 1 thước 8 tấc.
-Đất: 2.300 mẫu 6 sào 13 thước 1 tấc.

Tiền thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 7.516 quan 7 tiền 59 đồng tiền 8 phân.
-Nộp bằng thóc: 2.741 hộc 6 thưng 2 vốc 1 nắm 9 lẻ 9 nhóm 9 que.

1.Huyện Phước Điền, 6 tổng:
1.Tổng Thượng Châu 2.Tổng Trung Châu 3.Tổng Phương Châu 4.Tổng Vĩnh Phước
5.Tổng Ninh Phước 6.Tổng Thanh Phước

2.Huyện Vĩnh Xương, 4 tổng:
1.Tổng Thượng 2.Tổng Trung 3.Tổng Hạ 4.Tổng Xương Hà

Sản vật:

The, nhiễu, lĩnh hoa đen, sáp ong, mật trắng, trầu núi, gỗ giáng hương sản xuất ở huyện Phước
Điền. Yến sào, hải sâm, muối trắng, chiếu thô, xà cừ, tôm cá, dầu rái, nhựa trám, gỗ mun, gỗ trắc sản ở
huyện Vĩnh Xương. Còn như thóc lúa, khoai đậu, rau dưa, hạt bo bo, hạt mã tiền, gỗ lim, sa nhân,
nhung nai, tê giác, ngà voi, công, lông trĩ, gấu, hổ cả hai huyện đều có.

Núi sông:

Hai huyện đều nhiều núi, nhưng có tên thì chỉ có hai núi Đại Điền và núi Bà Sơn mà thôi.

-Một dòng sông lớn, phía trên từ ba nguồn trên động núi chảy xuống đến huyện Phước Điền, hợp
dòng rồi chảy về phía đông, đến tấn Cù Huân huyện Vĩnh Xương, đổ ra biển, dài 50 dặm, rộng 5
trượng, sâu chừng trên dưới 3-4 thước.

Đền miếu:

-Đền Quá Quan: ở địa phận huyện Phước Điền, thờ Thiên Y thánh nương.

Danh thắng:

Cù lao Sơn, tháp cổ Linh Tiên ở địa phận huyện Vĩnh Xương, xem kỹ ở phần ghi về huyện này.

Đồn luỹ:

Đồn Lục và đồn Giáp Khẩu: đều thuộc địa phận huyện Vĩnh Xương. Quy cách, xem kỹ ở phần ghi
về tỉnh.

Đường đi:

-Một đường quan báo, nam từ địa giới tỉnh Bình Thuận qua các trạm Hoà Quân, Hoà Du, Hoà Tân
thuộc huyện Vĩnh Xương, Hoà Thạnh thuộc huyện Phước Điền; bắc giáp trạm Hoà Cát ở địa giới
huyện Tân Định, dài 163 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây, qua thành tỉnh, đến sơn man, dài 40 dặm, rộng trên dưới 3
trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông, qua Thuỷ Vệ Xá đến cửa tấn lớn Cù Huân, dài 18 dặm.
Lại từ Thuỷ Vệ Xá đi về phía đông nam đến cửa tấn nhỏ Cù Huân, dài 3 dặm.

-Một đường biển: nam từ đảo Chông ở hải phận tỉnh Bình Thuận đi ra bắc, qua cửa tấn Cam Ranh1

đến cửa tấn Cù Huân, nếu thuận tiện đi hết một ngày đêm.

                                                     
1 Cam Ranh, chữ Hán: Cam Linh.
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Huyện Phước Điền

Do phủ Diên Khánh kiêm lý.

Huyện hạt1 đông giáp địa giới huyện Vĩnh Xương 1 dặm, tây giáp động Man 40 dặm, nam giáp địa
giới huyện Vĩnh Xương 1 dặm, bắc giáp địa giới huyện Tân Định 46 dặm.

Đông tây cách nhau 41 dặm. Nam bắc cách nhau 47 dặm.

Huyện có 6 tổng.

Đinh số: 1.906 người.

Binh số: 396 người.

Ruộng đất: 4.574 mẫu 6 sào 6 thước 4 tấc. Trong đó:
-Ruộng: 2.922 mẫu 4 sào 11 thước 5 tấc.
-Đất: 1.652 mẫu 1 sào 9 thước 9 tấc.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5.142 quan 9 tiền 51 đồng tiền 3 phân 6 ly.
-Nộp bằng thóc: 1.816 hộc 11 thưng 7 vốc 1 nắm 3 lẻ 3 nhóm 3 que.

1-Tổng Thượng Châu, 4 thôn, xã, ấp:
1.Xã Phú Cốc 2.Xã Xuân Phong Thượng 3.Thôn Tiên Hương 4.ấp Khánh Xuân

2-Tổng Trung Châu, 5 xã, thôn:
1.Xã Đại Điền 2.Xã Phú Lộc 3.Xã Phú Ân 4.Xã Phú Cấp
5.Xã Phú NÉm

3-Tổng Phương Châu, 4 xã, thôn:
1.Xã Xuân Phong 2.Xã Đắc Lộc 3.Xã Như Xuân 4.Thôn Hồi Xuân

4-Tổng Vĩnh Phước, 6 xã, thôn:
1.Xã Bình Lộc 2.Xã Đỉnh Thạnh 3.Xã Lễ Thạnh 4.Xã Phước Thành
5.Xã Phù Thiện2

5-Tổng Ninh Phước, 15 xã, thôn:
1.Xã Mỹ Lộc 2.Xã Đại Hữu 3.Xã Quang Thạnh 4.Xã Hội Phước
5.Xã Lương Phước 6.Xã Nghiệp Thành 7.Xã Thạnh Minh 8.Xã Trường Lạc
9.Xã Trường Thạnh 10.Xã Phú Mỹ 11.Xã Thanh Ninh 12.Xã Phước Thạnh
13.Xã Trung Giang 14.Thôn Lạc Lợi 15.Thôn Khánh Thành

6.Tổng Thanh Phước, 3 xã:
1.Xã Vũ Cạnh 2.Xã Vũ Dũng 3.Xã Vũ Kiện

Sản vật:

The, nhiễu, lĩnh hoa đen đều sản ở hai xã Phú Lộc, Phú Ân. Ngoài ra các loại dưa, đậu, khoai, lúa,
bo bo, hạt mã tiền thì các tổng đều có. Nhung hươu, tê giác, ngà voi, công, lông trĩ, gỗ giáng hương,
gỗ lim, sáp ong, mật trắng, lá trầu núi thì rải rác cũng có nơi có.

                                                     
1 Huyện Phước Điền: trong 3 huyện (Phúc Điền, Vĩnh Xương, Hoa Châu), thuộc phủ Diên Ninh thành

lập đầu tiên thời chúa Nguyễn Phúc Tần Nam tiến (1653). Năm Minh Mệnh 13 (1832) nhập cả huyện Hoa
Châu vào huyện Phước Điền. (Từ thời các chúa Nguyễn, chữ Phúc vẫn đọc là Phúc, từ năm Tự Đức về
sau kiêng chữ trong tên họ Nguyễn Phúc, đọc chệch Phúc thành Phước). Nay là vùng thành phố Nha Trang
(tỉnh lỵ) và huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hoà.

2 ở trên ghi 6 xã, thôn, nhưng đây chỉ có 5 xã, có lẽ thiếu 1 thôn.
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Núi sông:

Huyện hạt có núi Đại Điền, núi Bà Sơn đều là núi có tiếng.

-Một dòng sông lớn có 3 nguồn: một xuất từ nguồn Đồng Lầy chảy về phía đông nam, dài 20 dặm;
một xuất từ thượng nguồn Nha Trang, chảy về phía đông bắc, dài 28 dặm, một xuất từ núi Bà Sơn,
chảy về phía đông bắc, dài 28 dặm đến địa phận xã Phú Lộc hợp dòng chảy về phía đông thông sang
huyện Vĩnh Xương, dài 17 dặm, rộng 5 trượng, sâu khoảng trên dưới 3-4 thước.

Đền miếu:

Đền Quá Quan: ở địa phận xã Xuân Phong tổng Phương Châu, thờ Thiên Y thánh nương.

Đường đi:

-Một đường quan báo, nam từ trạm Hoà Tân ở địa giới huyện Vĩnh Xương, qua trạm Hoà Thạnh,
bắc giáp trạm Hoà Cát ở địa giới huyện Tân Định, dài 53 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua thành tỉnh đến sơn man, dài 40 dặm, rộng khoảng
trên dưới 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, giáp địa giới huyện Vĩnh Xương, dài hơn 2 dặm.

-Một đường xuyên qua núi, từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến địa giới huyện Tân Định, dài hơn 3
dặm, rộng 2 thước.

Huyện Vĩnh Xương

Do phủ Diên Khánh thống hạt.

Huyện lỵ ở địa phận xã Vĩnh Điềm tổng Xương Hà, bốn mặt rào tre, dài 60 trượng.

Huyện hạt1 đông giáp bờ biển 12 dặm, tây giáp địa giới huyện Phước Điền 3 dặm, nam giáp sơn
phận huyện An Phước 117 dặm, bắc giáp địa giới huyện Tân Định 3 dặm.

Đông tây cách nhau 15 dặm. Nam bắc cách nhau 120 dặm.

Huyện có 4 tổng:

Đinh số: 858 người.

Binh số: 257 người.

Ruộng đất: 2.203 mẫu 1 sào 8 thước 5 tấc. Trong đó:
-Ruộng: 1.514 mẫu 6 sào 5 thước 3 tấc.
-Đất: 648 mẫu 5 sào 3 thước 2 tấc.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 2.373 quan 8 tiền 8 đồng tiền 4 phân 4 ly.
-Nộp bằng thóc: 922 hộc 20 thưng 5 vốc 6 nắm 6 nhóm 6 que.

1.Tổng Thượng, 8 xã, thôn, hộ:
1.Xã Vĩnh Cát 2.Xã Vạn Xương 3.Xã Vạn Hội 4.Xã Bách Lộc
5.Xã Xuân Phú 6.Thôn Khánh Lộc 7.Hộ Khánh Bình 8.Hộ Khánh Xương

2.Tổng Trung, 7 xã, thôn:
1.Xã Vĩnh Xương 2.Xã Phú Hậu 3.Xã Cư Thạnh 4.Xã Phước Trạch
5.Xã Xuân Sơn 6.Xã Bút Sơn 7.Thôn Đồng Nhơn

                                                     
1 Huyện Vĩnh Xương : Một trong ba huyện thành lập thời Nam tiến đầu đời chúa Nguyễn Phúc Tần

(1653). Nay là địa phận phía nam thành phố Nha Trang và huyện Cam Ranh tỉnh Khánh Hoà.
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3.Tổng Hạ, 12 xã, thôn, hộ:
1.Xã Tân Lộc 2.Xã Lập Định 3.Thôn Vĩnh Niên 4.Thôn Điều Lâm
5.Thôn Mỹ Kha 6.Thôn Nhược Đổ 7.Thôn Hợp Mỹ 8.Hộ Khánh Thọ
9.Hộ Khánh Nại 10.Hộ Khánh Cam 11.Hộ Khánh Hợp 12.Hộ Khánh Mỹ

4.Tổng Xương Hà, 28 xã, thôn, hộ:
1.Xã Cửu Lợi 2.Xã Phước Hải 3.Xã Thới Thông 4.Xã Thuỷ Tú
5.Xã Vĩnh Châu 6.Xã Phú Vinh 7.Xã Xuân Lạc 8.Xã Vĩnh Điềm
9.Xã Phú Nhơn 10.Xã Cù Lao 11.Thôn Vĩnh Hi 12.Thôn Bình Ba
13.Thôn Thạnh Đức 14.Thôn Thuỷ Triều 15.Thôn Đồng Xuân 16.Thôn Bình Tân
17.Thôn Phú Nông 18.Thôn Ngọc Hội 19.Thôn Đường Lệ 20.Thôn Minh Huân
21.Thôn Phương Câu 22.Thôn Phương Sài 23.Thôn Vạn Thạnh 24.Thôn Trường Tây
25.Thôn Trường Đông 26.Thôn Trí Nguyên 27.Thôn Bích Đàm 28.Hộ Vĩnh Xuân

Sản vật:

Muối trắng sản ở Bình Tân, chiếu thô sản ở Thới Thông, tổ yến sản ở cả trong và ngoài đảo, do
trưởng hộ thôn Tây nộp thuế biệt nạp. Hải sâm chỉ có ở hải phận tấn Cam Ranh. Ngoài ra các loại thóc
lúa, rau dưa, khoai đậu, hạt bo bo, hạt mã tiền thì các tổng đều có. Nhung hươu, tê giác, ngà voi, công,
lông trĩ, dầu trám, dầu rái, gỗ mun, gỗ trắc1, gỗ lim, xà cừ, tôm cá thì nơi nào cũng có.

Núi sông:

Núi Thơm, núi Phú Cảnh, núi Đồng Đế, núi Cù Lao, núi Tinh Trung, núi Ngọc Hội, núi Kho, núi
Cảnh Long, núi Giáng Hương, núi Diễn Sơn, núi Hoàng Ngưu, núi Thạnh Đức, núi Hoà Quân, núi
Phong Lĩnh, núi Hợp Mỹ, núi Du Lâm, núi Nhược Đổ, núi Lữ Sơn (không có núi nào nổi tiếng).

-Một dòng sông lớn từ huyện Phước Điền chảy xuống đến địa phận thôn Vạn Thạnh, dài 3 dặm,
rộng 5 trượng, sâu trên dưới 3-4 thước. Lại từ thôn Vạn Thạnh chia làm 3 nhánh, một nhánh chảy về
phía nam qua xã Phước Hải rồi đổ vào cửa tấn nhỏ Cù Huân, dài 3 dặm, rộng 1 trượng, sâu chừng 2
thước; một nhánh chảy về phía đông đến thôn Minh Huân rồi chảy vào cửa tấn lớn Cù Huân, dài 1
dặm, rộng 1 trượng, chừng 2 trượng; một nhánh chảy về phía bắc đến xã Cù Lao, cũng đổ vào cửa tấn
lớn Cù Huân, dài 1 dặm, rộng 2 trượng, sâu chừng 3 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ trong động Man chảy xuống qua ba tổng: tổng Thượng, tổng Trung và tổng
Xương Hà, chia đổ vào cửa tấn nhỏ Cù Huân, dài 20 dặm, rộng 1 trượng, sâu chừng 2-3 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ trong động Man chảy xuống, 3 nhánh chảy về phía đông nam, đều đổ vào
cửa tấn Cam Ranh, mỗi nhánh đều dài 8 trượng, rộng 2 trượng, sâu khoảng 2 thước.

Danh thắng:

-Tháp cổ Linh Tiên: ở sơn phận xã Cù Lao tổng Xương Hà, năm đỉnh núi liền nhau mà tháp cổ đứng
sững phía trên, thờ Thiên Y thánh nương. Đời bản triều nhiều lần được phong tặng là “Hồng nhơn phổ
tế linh ứng thượng đẳng thần”, lấy dân xã Cù Lao làm miếu phu. Cửa tháp xây đá, phía trước có bia,
đều khắc kiểu chữ khoa đẩu2, phàm khi cầu đảo đều được linh ứng. Tháp cao 6 trượng, trải qua nhiều
năm gạch ngói hư hỏng, dột nứt, các đời quan trấn nhậm đất này đều muốn sửa sang tu bổ, nhưng công
trình lớn lao tu sửa khó khăn, chi phí tốn kém, lại ít thợ khéo, cuối cùng vẫn không làm được. Năm Tự
Đức 18 (1865), Bá hộ Nguyễn Khuê người huyện Vĩnh Xương xuất của riêng mua gỗ, ngói dựng ngôi
nhà một gian để che mưa gió. Phàm các quan đến nhậm chức và các vị phái viên đi công cán qua đây
đều vào bái yết hoặc dựng bia khắc bài ký (như nguyên Hiệp biện đại học sĩ lãnh Lễ bộ Thượng thư

                                                     
1 Ngv.: xích mộc, tên đầy đủ là xích ngại mộc, là cây gỗ trắc: “Xích ngại cây trắc đỏ hoe” (CNNÂ, Mộc loại).
2 Ngv.:  đẩu văn (chữ ngoằn ngoèo như hình con nòng nọc), đây chỉ chữ Chàm.
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Phan Thanh Giản; nguyên Thông chánh sứ lãnh Bố chánh sứ Khánh Hoà Nguyễn Quýnh; nguyên Tuần
phủ Thuận-Khánh Nguyễn Uy; nguyên Khâm sai Hồng lô tự thiếu khanh biện lý bộ Công Bùi Thái
Bút, nguyên lãnh Bố chánh sứ Bình Thuận Trần Điển; Thị độc học sĩ sung Điển nông sứ Phan Trung;
nguyên lãnh án sát sứ Bình Thuận Tôn Thất Soạn; nguyên Hàn lâm viện Thị độc sung Dinh điền sứ
Bình Thuận Nguyễn Văn Phương; nguyên lãnh Lang trung bộ Công Nguyễn Duy Doãn; nguyên Khâm
phái tuỳ biện Lễ khoa cấp sự Nguyễn Duy Chí), hoặc đề thơ (như nguyên chánh sứ sang Pháp, Thượng
thư bộ Hình Lê Tuấn; nguyên Phó sứ, Lễ bộ Tả tham tri Nguyễn Văn Tường; nguyên Tham biện Hồng
lô tự khanh Nguyễn Tăng Doãn; nguyên Ngự sử đạo Hải An Phạm Đăng Giảng; nguyên Bố chánh sứ
Khánh Hoà Lê Đình Tuấn; nguyên án sát sứ Khánh Hoà Phạm Huy Bính; Điển nông sứ Phan Trung,
nguyên Đốc học Khánh Hoà Đinh Nho Quang). Các vị trên đây đều ca ngợi cho tháp cổ này là một
danh thắng trong tỉnh hạt.

Đồn luỹ:

-Lục đồn: ở địa phận xã Phước Hải tổng Xương Hà, quy cách xem kỹ ở phần ghi về tỉnh.

-Đồn Giáp Khẩu: ở địa phận xã Xuân Lạc tổng Xương Hà.

Đường đi:

-Một đường quan báo, nam từ đầu địa giới Bình Thuận, qua các trạm Hoà Quân, Hoà Du và Hoà
Tân, giáp trạm Hoà Thạnh thuộc địa giới huyện Phước Điền, dài 92 dặm 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ chạy về phía đông đến tấn Cù Huân, dài 12 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến địa giới huyện Phước Điền, dài 3 dặm.

Các đường đều rộng 3 thước.

-Một đường biển, phía nam từ đảo Chông thuộc hải phận tỉnh Bình Thuận, vòng phía bắc quan cửa
tấn Cam Ranh đến cửa tấn Cù Huân, nếu thuận tiện đi hết một ngày đêm.

Phủ Ninh Hoà

Phủ lỵ ở địa phận thôn Vĩnh Phú tổng Phước Khiêm, bốn mặt có rào tre, chu vi 68 trượng.

Phủ hạt1 phía đông giáp biển 30 dặm, tây giáp sơn man 44 dặm, nam giáp địa giới huyện Phước
Điền phủ Diên Khánh 22 dặm, bắc giáp địa giới huyện Tuy Hoà đạo Phú Yên 91 dặm.

Đông tây cách nhau 74 dặm. Nam bắc cách nhau 113 dặm.

Phủ kiêm lý huyện Quảng Phước, thống hạt huyện Tân Định, gồm 8 tổng.

Đinh số: 2.671 người.

Binh số: 655 người.

Ruộng đất: 6.158 mẫu 9 sào 8 thước 8 tấc 5 phân. Trong đó:
-Ruộng: 5.210 mẫu 6 sào 6 thước 6 tấc.
-Đất: 988 mẫu 3 sào 2 thước 2 tấc.

                                                     
1 Phủ Ninh Hoà: Một trong hai phủ thành lập đầu tiên sau cuộc Nam tiến 1653 được đặt tên là phủ Thái Khang

 (gồm 2 huyện Quảng Phúc, Tân Định), đặt thuộc dinh Thái Khang . Năm 1690 đời Ngãi
vương Nguyễn Phúc Thái kiêng huý chữ Thái , đổi làm phủ Bình Khang . Năm Gia Long 2 (1803)
kiêng chữ Khang  (Hiếu Khang, thuỵ hiệu của Nguyễn Phúc Cốn, cha của Gia Long) đổi dinh Bình Khang
làm dinh Bình Hoà , đổi phủ Bình Khang làm phủ Bình Hoà . Năm Minh Mệnh 12 (1831) đổi
làm phủ Ninh Hoà . Năm thứ 13 (1832) chia đặt tỉnh hạt, đặt thuộc tỉnh Khánh Hoà . Qua các
thay đổi về sau, phủ Ninh Hoà cũ chủ yếu là đất các huyện Ninh Hoà, Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hoà hiện nay.
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Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 6.201 quan 2 tiền 21 đồng tiền 8 phân 9 ly.
-Nộp bằng thóc: 3.664 hộc 24 thưng 9 vốc 4 nắm 4 lẻ 8 nhóm.

1.Huyện Quảng Phước, 5 tổng:
1.Tổng Phước Khiêm 2.Tổng Phước Thiện 3.Tổng Phước Tường 4.Tổng Phước Hà Nội
5.Tổng Phước Hà Ngoại

2.Huyện Tân Định, 3 tổng:
1.Tổng Thân Thượng 2.Tổng Hiệp Trung 3.Tổng ích Hạ

Sản vật:

Đồi mồi, muối trắng sản ở huyện Quảng Phước, dầu hương tô hợp, lá buông trắng sản ở huyện Tân
Định. Ngoài ra các loại ngũ cốc, rau dưa, khoai đậu, dầu trám, mây, trầm hương, kỳ nam, sa nhân, ý
dĩ, nam mộc cùng nhung hươu, tê giác, ngà voi, công, lông trĩ, gấu, hổ, ba ba, lươn, ốc v.v... hai huyện
đều có.

Sông núi:

Hai huyện trong phủ hạt nhiều núi, nêu những núi có tên như: núi Tam Phong, núi Đại Lĩnh, núi
Phước Hà.

Một dòng sông lớn: phía trên có bốn nguồn từ Sơn Động chảy xuống, đến huyện Tân Định hợp
dòng chảy về phía đông, đến vũng Nha Phu thì đổ vào biển, dài 27 dặm, rộng 2 trượng, sâu chừng 2
thước.

Đền miếu, danh thắng:

Trong phủ hạt không có nơi nào đáng ghi chép.

Đường đi:

-Một đường quan báo, phía bắc từ trạm Phú Hoà giáp giới đạo Phú Yên, nam giáp sơn phận huyện
Phước Điền phủ Diên Khánh, dài 113 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ, từ phủ lỵ đi về phía tây, nam giáp tấn Bình Nguyên, dài hơn 5 dặm, rộng trên
dưới 3 trượng.

-Một đường từ phủ lỵ đi về phía đông nam, giáp tấn Nha Phu, dài 3 dặm.

-Một đường từ phủ lỵ đi về phía đông bắc, giáp tấn Vân Phong, dài hơn 30 dặm.

-Một đường biển từ tấn Đà Nẵng giáp giới hải phận đạo Phú Yên đi về phía nam, qua hai cửa tấn
Vân Phong và Nha Phu, giáp cửa tấn Cù Huân huyện Vĩnh Xương phủ Diên Khánh, nếu thuận tiện đi
hết một ngày đêm.
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Huyện Quảng Phước

Do phủ Ninh Hoà kiêm lý.

Huyện hạt1 phía đông giáp bãi biển 30 dặm, phía tây giáp địa giới huyện Tân Định 4 dặm, phía nam
giáp địa giới huyện Tân Định, phía bắc giáp địa giới huyện Tuy Hoà đạo Phú Yên 91 dặm.

Đông tây cách nhau 34 dặm. Nam bắc cách nhau hơn 91 dặm.

Huyện có 5 tổng.

Đinh số: 1.289 người.

Binh số: 341 người.

Ruộng đất: 3.252 mẫu 9 sào 5 thước 4 tấc 5 phân. Trong đó:
-Ruộng: 2.825 mẫu 3 sào 3 tấc.
-Đất: 427 mẫu 6 sào 5 thước 1 tấc 5 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 3.78 quan 5 tiền 51 đồng tiền 1 phân 7 ly.
-Nộp bằng thóc: 1.696 hộc 10 thưng 4 vốc 4 nắm 8 nhóm.

1.Tổng Phước Khiêm, 12 xã, thôn:
1.Xã Phước Đức 2.Xã Nội Mỹ 3.Xã Phú Văn 4.Xã Phước Sơn
5.Xã Quan Đông 6.Xã Văn Định 7.Xã Phú Nghĩa 8.Xã Phước Đa
9.Xã Vạn Thiện 10.Thôn Vĩnh Phú 11.Thôn Ngọc Sơn 12.Thôn Sơn Lộc

2.Tổng Phước Thiện, 11 xã, thôn:
1.Xã Vĩnh Thạnh 2.Xã Thạch Định 3.Xã Phú Sơn 4.Xã Quảng Hương
5.Thôn Mông Phú 6.Thôn Bình Thới 7.Thôn Cung Hoà 8.Thôn Phú Gia
9.Thôn Ninh Phú 10.Thôn Ninh Cư 11.Thôn Ninh ích

3.Tổng Phước Tường, 30 xã, thôn:
1.Xã Quảng Hội 2.Xã Tuân Lễ 3.Xã Long Thạnh 4.Xã Nhơn Sơn
5.Xã Trung Dũng 6.Xã Tiên Mao 7.Xã Bình Trung 8.Xã Xuân Tự
9.Xã Lộc Thọ 10.Xã Phú Cương 11.Xã Mậu Thạnh 12.Xã Mỹ Đồng
13.Xã Quảng Tân 14.Xã Vinh Hoà 15.Xã Phước Thuỷ 16.Xã Hiền Lương
17.Xã Tân Phước 18.Xã Bình Lộc 19.Xã Hải Triều 20.Thôn Hội Khánh
21.Thôn Diêm Điền 22.Thôn Tứ Chiếng 23.Thôn Tân Mỹ 24.Thôn Điệp Sơn
25.Thôn Ninh Thới 26.Thôn Ninh Thọ 27.Thôn Tân Đức Đông 28.Thôn Phú Hội Tây
29.Thôn Ninh Mã Đông 30.Thôn Ninh Mã Tây

4.Tổng Phước Hà Nội, 16 xã, thôn, hộ:
1.Xã Bằng Phước 2.Xã Phú Diêm 3.Thôn Sơn Định 4.Thôn Chánh Thanh
5.Thôn Xuân Mỹ 6.Thôn Hội Điền 7.Thôn Trân Thị 8.Thôn Mỹ Lệ
9.Thôn Tiên Du 10.Thôn Hà Thanh 11.Thôn Hương Dịch 12.Thôn Tân Kiều
13.Thôn Lễ Cam 14.Thôn Năng Sơn 15.Thôn Đàm Vân 16.Hộ Ninh Sơn

                                                     
1 Huyện Quảng Phước:  Huyện được thành lập và đặt tên sau cuộc Nam tiến 1673 đời chúa Nguyễn Phúc

Tần, thuộc phủ Thái Khang. (Tên huyện thời các chúa Nguyễn đến đầu đời Tự Đức vẫn gọi là huyện Phúc Điền,
từ đời Tự Đức kiêng âm Phúc trong tên họ Nguyễn Phúc, đọc chệch âm là Phước). Nay thuộc huyện Ninh Hoà
tỉnh Khánh Hoà.
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5.Tổng Phước Hà Ngoại, 12 xã, thôn:
1.Thôn Bình Tây 2.Thôn Phú Thọ 3.Thôn Ngân Hà 4.Thôn Mỹ Lương
5.Thôn Đông 6.Thôn Thạnh Minh 7.Thôn Bạch Hà 8.Thôn Thuỷ Đàm
9.Thôn Mỹ Giang 10.Thôn Đàm Môn 11.Thôn Vĩnh Dật 12.Hộ Khải Lương

Sản vật:

Đồi mồi sản ở đầm Đồi Mồi, muối trắng sản ở các xã ven biển. Ngoài ra các loại như ngũ cốc, rau
dưa, khoai đậu, vải, dầu trám, song mây, sa nhân, bo bo, gỗ lim, tôm cá, lươn, ốc thì các tổng đều có.
Nhung hươu, tê giác, ngà voi, công, lông trĩ, trầm hương, kỳ nam cũng có nơi có.

Núi sông:

Núi Phú Như, núi Bình Tây, núi Tân Lập, núi Bồ Đà, núi Bàn Thạch, núi Mỹ Ngọc, núi Đại Đồng,
núi Phú Mỹ, núi Ba Sơn, núi Eo Gió, núi Cổ Ngựa, núi Bàn Sơn. Núi có tiếng thì chỉ có núi Đại Lĩnh,
núi Tam Phong, núi Phước Hà.

-Một dòng sông nhỏ từ Sơn Động chảy xuống, qua thôn Tân Mỹ đổ vào vũng Vân Phong, dài 10
dặm, rộng 1 trượng, sâu chừng 2 thước.

-Một dòng từ Sơn Động chảy xuống đến thôn Diêm Điền chia làm hai nhánh, đều đổ vào vũng Vân
Phong, mỗi nhánh dài 6 dặm, rộng một trượng, sâu chừng hai thước.

Đường đi:

-Một đường quan báo, bắc từ trạm Phú Hoà giáp giới đạo Phú Yên, nam đến trạm Hoà Mỹ giáp
giới huyện Tân Định, dài hơn 91 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông bắc giáp tấn Vân Phong, dài hơn 30 dặm, rộng 3 trượng.

-Một đường biển, bắc từ tấn Đà Nẵng giáp hải phận đạo Phú Yên, nam giáp vũng Nha Phu huyện
Tân Định, nếu thuận tiện đi hết một ngày.

Huyện Tân Định

Do phủ Ninh Hoà thống hạt.

Huyện lỵ ở địa phận xã Mỹ Thạnh tổng Hiệp Trung. Bốn mặt có rào tre, dài 30 trượng.

Huyện hạt1 phía đông giáp bờ biển 2 dặm, phía tây giáp động man 7 dặm, phía nam giáp địa giới
huyện Phước Điền 21 dặm, phía bắc giáp địa giới huyện Quảng Phước.

Đông tây cách nhau 27 dặm. Nam bắc cách nhau hơn 21 dặm.

Huyện có 3 tổng.

Đinh số: 1.382 người.

Binh số: 314 người.

Ruộng đất: 2.946 mẫu 3 thước 4 tấc. Trong đó:
-Ruộng: 2.385 mẫu 3 sào 6 thước 3 tấc.
-Đất: 560 mẫu 6 sào 12 thước 1 tấc.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 3.122 quan 6 tiền 30 đồng tiền 7 phân 2 ly.
-Nộp bằng thóc: 1.968 hộc 14 thưng 5 vốc 4 nắm.

                                                     
1 Huyện Tân Định : Huyện được thành lập và đặt tên sau cuộc Nam tiến 1673 đời chúa Nguyễn Phúc Tần,

thuộc phủ Thái Khang. Nay thuộc huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hoà.
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1.Tổng Thân Thượng, 25 xã, thôn, ấp:
1.Xã Nghi Xuân 2.Xã Đồng Hương 3.Xã Tân Lâm 4.Xã Tân Phong
5.Xã Mỹ Thành 6.Xã Thuận Lễ 7.Xã Di Sự 8.Xã Đại Cát
9.Xã Ngũ Mỹ 10.Xã Vạn Hữu 11.Xã Trường Lộc 12.Xã Tân Lộc
13.Thôn Phú Hội 14.Thôn Dục Mỹ 15.Thôn Đại Tập 16.Thôn Đại Mỹ
17.Thôn Hoà Thuận 18.Thôn Gia Kỳ 19.Thôn Phước Lâm 20.Thôn Vân Thạch
21.Thôn Tương Lạc 22.Thôn Phụ Đằng 23.ấp Tân Trúc 24.ấp Tân Tứ
25.ấp Tân Quý

2.Tổng Hiệp Trung, 22 xã, thôn:
1.Xã Phú Lễ 2.Xã Điềm Tĩnh 3.Xã Nghi Phượng 4.Xã Xuân Hoà
5.Xã Bình Thành 6.Xã Mỹ Thạnh 7.Xã Phước Lý 8.Xã Hương Thạnh
9.Xã Phú Hoà 10.Xã Thạch Thành 11.Xã Phong ấp 12.Xã Phước Lộc
13.Xã Thạnh Mỹ 14.Xã Phượng Cương 15.Xã Mỹ Hoà 16.Xã Phước Mỹ
17.Xã Quang Vinh 18.Xã Phú Đa 19.Thôn Vĩnh Phước 20.Thôn Tuân Thừa
21.Thôn Bình Trị 22.Thôn Trường Châu

3.Tổng ích Hạ, 27 xã, thôn, hộ:
1.Xã Phong Phú 2.Xã Hội Phú 3.Xã Thanh Châu 4.Xã Hậu Phú
5.Xã Phong Thạnh 6.Xã Vạn Khê 7.Xã Thuận Hoà 8.Xã Mỹ Trạch
9.Xã Phú Hữu 10.Xã Hội Bình 11.Thôn Vạn Phước 12.Thôn Mỹ Chánh
13.Thôn Phú Thứ 14.Thôn Phú Thạnh 15.Thôn Hà Liên 16.Thôn Mỹ Lợi
17.Thôn Tân Khê 18.Thôn Tân Ngọc 19.Thôn Ngọc Diêm 20.Thôn Tân Thuỷ
21.Thôn Tam ích 22.Thôn Mỹ Thuận 23.Thôn Tân Phú 24.Thôn Ninh Đức
25.Thôn Cát Lợi 26.Thôn Lương Sơn 27.Hộ Tân Kiều

Sản vật:

Lá cói sản ở hai tổng Thượng, Hạ, dầu tô hợp hương sản ở sông Cửu Khúc trong địa phận sơn man
(cây có nhựa, lấy làm vị thuốc). Ngoài ra các loại như rau dưa, khoai đậu, dầu trám, song mây, sa
nhân, bo bo, gỗ lim, cá tôm, lươn, ốc thì các tổng đều có. Còn như nhung hươu, tê giác, ngà voi, công,
lông trĩ, trầm hương, kỳ nam cũng có nơi có.

Sông núi:

Núi Xích Thổ (Đất Đỏ), núi Dục Mỹ, núi Sầm Sơn, núi Tân Thuỷ, núi Cốc (núi Hang), núi Xuân,
núi Dữ, đồi Thạch Luỹ, núi Ong Nguyên (không có núi nổi tiếng).

-Một dòng sông lớn, nguồn có 4 dòng: một bắt nguồn từ núi Tam Phong, chảy về phía nam 11 dặm;
một bắt nguồn từ động Man chảy về phía đông 5 dặm; một từ núi Bàn Thạch chảy về phía nam 23
dặm; một từ sơn phận xã Đồng Hương chảy về phía nam 23 dặm, đến địa phận thôn Vĩnh Phú hợp
dòng mà chảy về phía đông đến cửa tấn Nha Phu thì chảy vào biển, dài hơn 3 dặm, rộng trên dưới 2
trượng, sâu 3-4 thước không đều nhau.

-Một sông nhỏ từ sơn động chảy xuống đến địa phận thôn Tam ích, dài 20 dặm, rộng 1 trượng, sâu
2 thước. Lại từ địa phận thôn Tam ích chia làm 2 nhánh, một nhánh chảy về phía nam 2 dặm, qua địa
phận thôn Tam ích; một nhánh chảy về phía bắc 8 dặm, qua địa phận thôn Tân Thuỷ, đều đổ vào vũng
Nha Phu.
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Đường đi:

-Một đường quan báo, bắc từ địa giới huyện Quảng Phước, nam đến địa giới huyện Phước Điền, dài
21 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, giáp tấn Nha Phu, dài 2 dặm, rộng dưới 3 trượng.

-Một đường từ huyện lỵ chạy về phía tây đến tấn Bình Nguyên, dài hơn 4 dặm.

-Một đường biển: bắc từ vũng Nha Phu, nam đến cửa tấn Cù Huân giáp địa giới huyện Vĩnh
Xương, nếu thuận tiện thì đi hết 5 giờ.
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